	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LAN
Họ và tên: ………….....…….....……………
Lớp: 1A ....…
	                BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT -  LỚP 1

Năm học 2019 - 2020
           Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề)


	Điểm KT đọc
	Điểm KT viết
	Điểm KT  TV
	Lời phê của giáo viên
	GV chấm (ký tên)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


A. Phần kiểm tra đọc : (10 điểm)                               ĐH:                    ĐT:
II. Đọc thầm và làm bài tập: ( 3 điểm):  
Bài 1. Nối từ với hình vẽ: (1 điểm):
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	1, chào cờ
2, cây thông
3, thôn bản
4, rặng dừa
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Bài 2. Nối ô chữ cho phù hợp: (1 điểm):
	Bầu trời mùa thu
	
	nhận giải nhất.

	
	
	

	 Chị Hà
	
	chÌ sen.

	
	
	

	Bà nấu món
	
	 khăn len.

	
	
	

	Mẹ đan cho bé
	
	xanh ngắt.


Bài 3 (1 điểm) : Cho các tiếng:  nghi, nghỉ, gáy, lễ, gà, ngờ.  Ghép các tiếng đã cho thành từ đúng và viết lại:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B.  Phần kiểm tra viết:  (10 điểm)
2. Bài tập chính tả (3 điểm):  Điền vào chỗ trống.  

-  tr hay ch:                        vầng  ……ăng                   nải  …….uối 

- ng hay ngh :                   con ……an                       lắng    ……..e                                            

- ang hay anh:                long l………                      đường  l………….
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2019 - 2020
Môn: Tiếng Việt 1
	


B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 ĐIỂM): 
I. Nghe – viết:  Giáo viên đọc cho học sinh viết
 - ao, yêm, uôi, ăng

- dòng sông, con yến, nuôi tằm, dải yếm

II. Tập chép: Học sinh nhìn bảng viết
Em yêu mái trường

Có hàng cây mát

Xôn xao tiếng hát

Rộn vang tiếng cười.

(Học sinh không phải viết hoa chữ đầu dòng thơ)

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2019 - 2020
Môn: Tiếng Việt 1
A- KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm): Mỗi học sinh đọc từ 1,5 phút đến 2 phút
I. Đọc thành tiếng: (7 điểm):

1. Đọc thành tiếng các vần: (2đ)


- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,5điểm/vần


- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/ vần): không được điểm

2. Đọc thành tiếng các từ ngữ: (2đ)


- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,5điểm/từ ngữ

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/ từ ngữ): không được điểm.

3. Đọc thành tiếng các câu  : (2đ) 


- Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy, ngắt nghỉ đúng dấu câu

- Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 7 giây/ từ ngữ): không được điểm.  

4. Trả lời đúng câu hỏi: (1đ)                  

II. Đọc thầm và làm bài tập: (3 điểm)


1. (1 điểm) Hai từ nối đúng được 0,5 điểm.
         2. (1 điểm) Hai câu nối đúng được 0,5 điểm
         3. (1 điểm) Viết  đúng  2 được 0,5 điểm: nghi ngờ, nghi lễ, nghỉ lễ, gà gáy.
B- KIỂM TRA VIẾT (10Đ)


1. Kiểm tra viết: (7điểm)
- Viết chữ ghi vần:  ( 2 điểm)
      HS viết đúng chữ, đúng cỡ, đều nét, đẹp: 0,5 điểm/ vần

      HS viết đúng, không đúng cỡ, không đều nét: 0,25 điểm/ vần

      HS viết sai hoặc không viết được: không được điểm.

-  Viết từ ngữ:  ( 4 điểm)

      HS viết đúng, đúng cỡ, nét chữ đều đẹp: 0,5 điểm/ chữ

      HS viết đúng, không đúng cỡ, nét chữ không đều: 0,25 điểm/ chữ

      HS viết sai hoặc không viết được: không được điểm.

-  Viết câu: ( 4 điểm)


      HS viết đúng các từ ngữ trong câu, đúng cỡ chữ, đều nét: 0,25 điểm/ chữ 


      HS viết đúng các từ ngữ nhưng không đúng cỡ chữ, không đều nét: 0,1 điểm/ chữ

      HS viết sai hoặc không viết được: không được điểm.

Lưu ý: Khối chuyên môn thống nhất biểu điểm chi tiết trước khi chấm bài. 


   Khối trưởng chấm mẫu 3  ( 5 bài. 


   Không cho điểm tối đa nếu học sinh viết chưa đẹp hoặc bài làm bị bẩn.
2. Bài tập chính tả: (3 điểm)


- Điền đúng mỗi chỗ trống ghi 0,5đ.

                          Phiếu kiểm tra đọc - số 1

    - uông, ưu, ang, ươu, iêm.

    - rượu cần, đàn bầu, chùm nhãn, rèm cửa, trầu cau.

    - Gió ầm ào kéo đến, cây cối trong rừng ngả nghiêng.

    Câu hỏi: Vì sao cây trong rừng ngả nghiêng?
                          Phiếu kiểm tra đọc - số 2

    - yên, ương, ươm, ăm, inh.

    - cẩn thận, yếm dãi, ánh trăng, trỉa ngô, cánh diều.

    - Hồ Gươm nằm ở giữa Thủ đô Hà Nội.

       Câu hỏi: Hồ Gươm nằm ở đâu?
                          Phiếu kiểm tra đọc - số 3

    - an, oi, yên, inh, ương.

    - ngượng nghịu, rong ruổi, sưởi nắng, bay lượn, núi lửa.

    - Đàn bò thung thăng gặm cỏ bên sườn đồi.

         Câu hỏi: Đàn bò thung thăng gặm cỏ ở đâu?
                   Phiếu kiểm tra đọc - số 4

    - oi, ua, ong, iêm, uôn.

    - cánh buồm, đông vui, sum sê, sừng hươu, buồng chuối.

    - Thầy cô nhìn chúng em âu yếm.

      Câu hỏi: Ai nhìn chúng em âu yếm?
                   Phiếu kiểm tra đọc - số 5

    - oi, ua, ong, iêm, uôn.

    - ngọn nến, sừng hươu, con nhím, ghế đệm.

    - Mùi nem mẹ và chị rán thơm lừng.

       Câu hỏi: Mẹ và chị đang làm gì?
                          Phiếu kiểm tra đọc - số 6
    - uông, ưu, ang, ươu, iêm.

    - rượu cần, đàn bầu, đánh trống, đến trường, trầu cau.

    - Chú mèo nhảy lên cây cau đùa giỡn.

     Câu hỏi: Chú mèo đang làm gì?
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